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A. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
Mục 1. Nội dung gói thầu

Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu “Bán giấy vụn (vé số kiến thiết đã thanh huỷ). 
Mục 2. Phạm vi cung cấp

Phạm vi cung cấp bao gồm: 
+ Bán khoảng trên 170 tấn giấy vụn (giấy Couché Matt Indo) vé số kiến thiết đã thanh huỷ và hết hạn lưu trữ và  khoảng 2 tấn giấy vụn (phần mộc được cắt ra khi thanh huỷ tờ vé có tráng lớp PiE trên mặt);

  + Tại địa chỉ: số 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
Mục 3. Thời hạn giao hàng hóa

          Giao kể từ ngày 01/12/2013 đến ngày 01/12/2014, theo từng đợt cách nhau khoảng 30 ngày, mỗi đợt giao giấy vụn của 1 tháng vé số đã huỷ (số lượng khoảng từ 13 tấn đến 15 tấn), giao vào các ngày từ thứ hai đến thứ tư của tuần giữa tháng, trong giờ làm việc của bên mời thầu (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).
Mục 4. Nội dung của HSĐX

1. HSĐX cũng như tất cả các văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc chào giá cạnh tranh phải được viết bằng tiếng Việt.


2. HSĐX do nhà thầu chuẩn bị bao gồm các nội dung sau:

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
- Đơn chào giá dự thầu theo Mẫu số 1 Phần C.
- Biểu giá chào theo Mẫu số 2 Phần C.
- Bảo đảm dự chào giá cạnh tranh: Để bảo đảm dự chào giá cạnh tranh, nhà thầu phải có  thư bảo lãnh của Ngân hàng thương mại (bản chính), hoặc thế chấp bằng sổ gửi tiết kiệm (bản chính) đứng tên của người dự chào giá canh tranh và kèm theo Bản cam kết thế chấp tài sản (Mẫu số 3 Phần C). 

+ Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự chào giá cạnh tranh là 30 ngày;
+ Số tiền bảo đảm dự chào giá cạnh tranh là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).
          + Đơn vị nào không trúng chào giá cạnh tranh thì Công ty sẽ thông báo và trả lại Thư bảo lĩnh của Ngân hàng (bản chính), hoặc trả lại Sổ tiết kiệm (bản chính) cho đơn vị tham gia dự chào giá cạnh tranh. Thời gian trả lại chậm nhất là 5 ngày làm việc sau khi mở Gói chào giá cạnh tranh.

           + Đơn vị trúng chào giá cạnh tranh sẽ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và sẽ được chuyển số tiền bảo đảm dự chào giá cạnh tranh như trên sang hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được Công ty trả lại (bản chính) Thư bảo lãnh của Ngân hàng, hoặc trả lại sổ tiết kiệm khi thực hiện xong hợp đồng.
Mục 5. Đơn chào giá 
Đơn chào giá được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Phần C, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.  
Mục 6. Giá đề xuất
1. Giá chào đề xuất là giá do nhà thầu nêu trong đơn chào giá. Giá chào phải bao gồm thuế GTGT và toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của HSYC. Giá chào được chào bằng đồng tiền Việt Nam (VND). 
2. Biểu giá chào phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 2 Phần C, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu. 
Mục 7. Thời gian có hiệu lực của HSĐX 
Thời gian có hiệu lực của HSĐX là 10 ngày, kể từ thời điểm hết hạn nộp HSĐX là 14 giờ 00 ngày 22/10/2013, đến hết ngày 01/11/2013
Mục 8. Chuẩn bị và nộp HSĐX

1. HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục và đóng dấu giáp lai các trang. Đơn chào giá, biểu giá chào, thư giảm giá (nếu có) và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX (nếu có) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký và đóng dấu (nếu có). Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn chào giá) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

2. Nhà thầu nộp HSĐX đến bên mời thầu bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX là 14 giờ 00 ngày 22/10/2013; HSĐX của nhà thầu gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSĐX là không hợp lệ và bị loại.
Mục 9. Làm rõ HSĐX

1. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSĐX (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường) và bổ sung tài liệu trong trường hợp HSĐX thiếu tài liệu theo yêu cầu của HSYC với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp, không thay đổi giá chào. 
2. Việc làm rõ HSĐX được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSĐX cần phải làm rõ dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSĐX thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSĐX. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Mục 10. Đánh giá các HSĐX

Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo trình tự như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX, bao gồm: 

a) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Mục 4 Phần này (sau khi đã làm rõ hoặc bổ sung tài liệu theo yêu cầu của bên mời thầu);

b) Thời gian và chữ ký hợp lệ trong các tài liệu như đơn chào giá, biểu giá chào, thỏa thuận liên danh (nếu có);


c) Hiệu lực của HSĐX theo quy định tại Mục 7 Phần này.

HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu nhà thầu không đáp ứng một trong các nội dung nói trên.
2. So sánh giá chào: 

a) Bên mời thầu tiến hành việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).

b) Bên mời thầu so sánh giá chào của các HSĐX có giá chào cao nhất được xếp thứ nhất. 

Mục 11. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có HSĐX hợp lệ và đáp ứng yêu cầu trong HSYC;
- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính và không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Có giá chào cao nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch. 
Mục 12. Thông báo kết quả chào giá 
Bên mời thầu thông báo kết quả chào giá bằng văn bản cho tất cả các nhà thầu tham gia nộp HSĐX sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả chào giá. Đối với nhà thầu trúng thầu phải ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 13. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng 
Bên mời thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để cùng nhau ký kết hợp đồng. 
Mục 14. Kiến nghị trong đấu thầu 
- Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả chào hàng và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 của Luật Đấu thầu.
- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, fax 076.3853320, điện thoại 076.3856193 – 076.3857904 - 0913.125086 trong thời gian có hiệu lực của HSĐX. 
Mục 15.  Xử lý vi phạm 
- Trường hợp nhà thầu có các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi về đấu thầu và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

+ Rút hồ sơ dự chào giá cạnh tranh sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự chào giá cạnh tranh vẫn còn hiệu lực.
+ Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) kể từ khi nhận được thông báo trúng chào giá cạnh tranh của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện hợp đồng xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng.
                           B. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Bước 1: Đánh giá sơ bộ. 

- Nhà thầu chào giá cạnh tranh phải có các giấy tờ sau: 

+ Đơn chào giá (Mẫu số 1), Bảng chào giá (Mẫu số 2) phần C.
+ Văn bản chứng minh tính pháp lý của nhà thầu (Giấy đăng ký kinh doanh) . 
+ Bảo đảm dự chào giá cạnh tranh. 

- Các hồ sơ dự chào giá cạnh tranh không hợp lệ, không đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh sẽ bị loại. 

Bước 2: Xếp hạng dựa theo các yếu tố sau đây: 

Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: đạt yêu cầu  về giá dự chào giá cạnh tranh; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, … sẽ được chấp nhận trúng chào giá cạnh tranh. 

                                      C. BIỂU MẪU
Mẫu số 1

                                ĐƠN CHÀO GÍA GIẤY VỤN 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu]


     (sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh số ____ [Ghi số, ngày của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền mua là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ], cùng với biểu giá kèm theo.
Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày [Ghi số ngày], kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất].


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mẫu số 2
                                                 BIỂU CHÀO GIÁ
	TT
	Tên hàng hóa
	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (bao gồm cả chi phí vận chuyển, bốc xếp)
	Thành tiền

(VND)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) =(5) x (7)

	1

2

	Giấy vụn (vé số và cùi của vé số đã thanh huỷ).
Giây vụn (phần mộc được cắt ra của tờ vé có tráng lớp PiE)

	Couché Matt.
Nhiều loại
	INDO
	170.000
2.000

	Kg

Kg

	.............
...............

	...................
.....................


	                                                                       Cộng
	...................

	                                                                               Thuế  10%
	.................

	                                                                               Tổng cộng
	....................


                                                            Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
                                                                                                        Mẫu số 3

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

_______________________



	BẢN CAM KẾT THẾ CHẤP TÀI SẢN

	Kính gửi:
	Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên  Xổ số kiến thiết An Giang.


Tôi tên: ………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………..

CMND: …………..; Ngày cấp: ………….; Nơi cấp: ………………..

Tôi là chủ sở hữu Sổ tiết kiệm số: ……………; số tiền: ……………… đ

 (bằng chữ: ……….. triệu đồng ) tại Ngân hàng ……………………………….

Ngày gửi: …………..;  Ngày đáo hạn: ……………….. (kỳ hạn …. tháng).

Nay Tôi thế chấp sổ tiết kiệm nói trên cho Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang để bảo đảm ………………. Nếu Tôi không thực hiện nghĩa vụ cam kết của mình thì Công ty sẽ có đầy đủ các quyền của tôi khi liên hệ làm việc với Ngân hàng nơi có tài khoản này để nhận chính số tiền trên sổ tiết kiệm trên cùng với tất cả các lợi tức phát sinh trong trong Sổ của Tôi.

Bản cam kết có giá trị như giấy ủy quyền của Tôi đối với Công ty khi giao dịch Ngân hàng. 
	Xác nhận ngân hàng


	Ngày ……..  tháng ……..  năm ……..
Người viết




                                         D. MẪU HỢP ĐỒNG.
	UBND TỈNH AN GIANG

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Số:         /HĐ.XS
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                   HỢP ĐỒNG MUA BÁN
− Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005;

− Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
− Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 
− Căn cứ Quyết định số: ……./QĐ.XS, ngày …………. về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu “Bán giấy vụn (vé số kiến thiết đã thanh huỷ) năm 2014” và Thông báo kết quả công nhận đơn vị trúng chào giá cạnh tranh số ……../TB.XS, ngày …………….. của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang,

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ………., chúng tôi gồm:

Bên A (bên bán): CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG
− Do ông: TÔ THIỆN HỮU

− Chức vụ: Giám đoác làm đại diện.

− Địa chỉ: 64 C, Nguyễn Thái Học, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

− Điện thoại: 076.3852420 ( 076.3856193

Fax: 076.3853320
− Email: ctyxsktag@gmail.com
− Tài khoản: 6700211000031 tại NHNo&PTNTVN – Chi nhánh An Giang.

− Mã số thuế GTGT: 1600190393
Bên B (bên mua): ……………………………………………………………….
− Do ông (bà): ………………………………………………………..


− Chức vụ: ………………….    làm đại diện.

− Địa chỉ: ……………………………………………………………………
− Điện thoại: ………………………          Fax: ……………………..
− Email: ………………………………..
− Tài khoản: …………………..  tại Ngân hàng ……………………………

− Mã số thuế GTGT: ……………………

Qua thương lượng, hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1: Sản phẩm mua bán, đơn giá
− Bên A bán giấy vụn gồm tờ vé số đã thanh huỷ, phần cùi (cuống lưu), từ kỳ vé 10K1 mở thưởng ngày 03/10/2013 đến kỳ vé 9K4 mở thưởng ngày 25/9/2014, phần giấy có mộc đã cắt ra khi thanh huỷ, cho bên B. Giấy vụn vé số đã được đóng bao và phân loại theo kỳ phát hành.
a. Giấy vụn loại Couché Matt

                   - Số lượng (ước khoảng): 170.000 kg   


                   - Đơn giá : .................. đồng/kg (bao gồm 10% thuế GTGT)

                   - Thành tiền: ......................... đồng

          b. Giấy vụn loại có tráng lớp PiE

                   - Số lượng: 2.000 kg   


                   - Đơn giá : .................. đồng/kg (bao gồm 10% thuế GTGT)

                   - Thành tiền: …………….. đồng
          c .Tổng số tiền bán hàng là: ……………… đồng.

                 (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………..).

      (Trọng lượng chính xác có thể dao động so với số lượng trên)

Điều 2: Phương thức giao nhận và thời gian thực hiện

                     - Giấy vụn được giao nhận theo thực tế cân giấy của từng đợt, mỗi đợt cân của 1 tháng (hoặc 2 tháng) vé số thanh huỷ đã hết thời hạn lưu trữ, tính từ kỳ vé K1 đến K4 (hoặc K5) của mỗi tháng. Số lượng khoảng từ 13 tấn đến 15 tấn (hoặc 26 tấn đến 30 tấn, nếu cân của 2 tháng) giấy vụn. Trong trường hợp bên B bỏ một đợt không cân giấy vụn mà không có lý do chính đáng thì phải chịu phạt tiền lưu kho của số lượng giấy vụn đợt đó, đợt kế tiếp phải chuẩn bị phương tiện vận chuyển để cân giấy với số lượng bằng hai đợt cộng lại. Nếu bên B bỏ 2 đợt liên tiếp không cân giấy vụn mà không có lý do chính đáng (lý do được bên A chấp nhận) thì coi như không thực hiện Hợp đồng.

          − Mỗi đợt giao nhận giấy vụn cách nhau khoảng 30 ngày, tối đa không quá 40 ngày và được cân vào các ngày từ thứ hai đến thứ tư của tuần giữa tháng, trong giờ làm việc (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Bên A thông báo cho bên B biết cụ thể ngày cân và số lượng giấy vụn sẽ cân.
− Bên B cung cấp cho bên A thông tin liên quan đến xe vận chuyển (số lượng, biển số), trước thời điểm cân ít nhất 2 ngày để bên A xin giấy phép đậu xe.
− Giấy vụn được cân trọng lượng và thực hiện giao nhận ngay tại kho của bên A, với cùng địa chỉ trên.

− Hai bên cử đại diện thực hiện việc cân của từng mã cân và giao nhận giấy vụn.

− Bên B chịu toàn bộ chi phí bốc xếp, vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

Điều 3: Phương thức thanh toán

− Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

         − Bên B thanh toán dứt điểm cho bên A ngay sau mỗi đợt giao nhận giấy, bên A xuất hóa đơn GTGT cho bên B theo số lượng cân thực tế của từng đợt.

         − Trước thời điểm cân giấy, bên B phải chuyển vào tài khoản của bên A (hoặc nộp tiền mặt) một số tiền tương ứng với trọng lượng giấy chuẩn bị được nhận.

         − Bên A thông báo cho bên B biết tạm thời tổng trọng lượng giấy vụn ước được nhận. Sau khi cân thực tế, bên B phải thanh toán ngay dứt điểm số tiền còn thiếu cho bên A (nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì chậm nhất là sau 1 ngày); nếu thừa thì bên A sẽ chuyển trả lại cho bên B sau 1 ngày. 

Điều 4: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

     4.1 Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu như sau:
− Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: trước khi hợp đồng có hiệu lực. 
− Hình thức: Nộp thế chấp bằng Sổ tiết kiệm (bản chính; chủ tài khoản tiết kiệm là người đứng tên trong Hợp đồng) và Bản cam kết thế chấp tài sản cho bên A. Bản cam kết này có giá trị như giấy uỷ quyền cho bên A giao dịch với Ngân hàng nơi mở tài khoản tiết kiệm..

 − Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là  ...............,.
− Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng (từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 01/12/2014).
     4.2. Xử lý tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng:
         Khi bên B vi phạm các nội dung cam kết trong Hợp đồng như: quá 2 đợt liên tiếp không cân giấy vụn mà không có lý do chính đáng (lý do được bên A chấp nhận), ..v.v, hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì bên B không được nhận lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng, số tiền trên sẽ sung vào công quỹ của bên A (bao gồm cả vốn gốc và lãi).

Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

5.1. Trách nhiệm:

− Thực hiện đầy đủ nội dung của Hợp đồng.

− Xuất hóa đơn GTGT theo từng đợt cân giấy vụn.
− Hỗ trợ bên B xin giấy phép đậu xe trước trụ sở bên A khi giao nhận giấy vụn.
− Phối hợp cùng bên B tổ chức thực hiện cân giấy vụn.

5.2. Quyền hạn:
− Yêu cầu bên B
+ Cung cấp thông tin liên quan đến xe vận tải giấy vụn.
+ Thanh toán đủ số tiền, đúng thời hạn.
− Xử lý số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng đang giữ (Sổ tiết kiệm của bên B) khi bên B vi phạm hợp đồng.
Điều 6: Trách nhiệm quyền hạn của bên B:

6.1. Trách nhiệm:

− Thực hiện đầy đủ nội dung của Hợp đồng.

− Nộp đủ, đúng thời gian tiền đảm bảo thực hiện Hợp đồng.
− Thông báo cho bên A thông tin liên quan đến xe vận chuyển giấy vụn.
− Thực hiện cân giấy vụn đúng hạn.
− Chuyển trả tiền mua giấy vụn đúng hạn định.

− Phối hợp cùng bên A tổ chức thực hiện cân giấy vụn.

− Cùng với bên A thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng khi kết thúc hợp đồng theo qui định.
6.2. Quyền hạn:

− Yêu cầu bên A:
+ Xin giấy phép đậu xe.

+ Xuất hoá đơn GTGT bán giấy vụn.

+ Trả lại tiền bảo đảm  thực hiện hợp đồng (Sổ tiết kiệm của bên B) khi Hợp đồng đã thực hiện xong.

Điều 7: Xử lý khi vi phạm Hợp đồng

− Khi bên B vi phạm:

+ Về thời hạn cân giấy vụn: bên B phải trả tiền lưu kho cho bên A mỗi ngày vi phạm là 2% tính trên tổng số tiền của đợt cân giấy vụn vi phạm.

+ Các nội dung cam kết khác trong Hợp đồng thì phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho bên A.

− Khi bên A vi phạm:

+ Các nội dung cam kết khác trong Hợp đồng thì phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho bên B.

Điều 8. Điều khoản chung

− Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có khó khăn phát sinh thì phải báo ngay bằng văn bản cho bên kia để cùng nhau giải quyết. Mọi tranh chấp, nếu hai bên không tự thỏa thuận được, sẽ được giải quyết tại Tòa án kinh tế tỉnh An Giang.
− Sau khi thực hiện xong Hợp đồng, hai bên cùng tiến hành thanh lý dứt điểm Hợp đồng này.
− Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/12/2013ù đến hết ngày 01/12/2014; và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN BÊN A
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